
          MÉu sè B 09 -DN 

Thuyết minh báo cáo tài chính 
 (Các ghi chú này là một bộ phận hợp thành và cần phải được đọc cùng Báo cáo Tài chính) 

năm 2011 
 

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 

1.  Hình thức sở hữu vốn: 
Công ty cổ phần Viglacera – Hạ Long I là Công ty cổ phần được thành lập theo 
Quyết định số 1643/QĐ-BXD ngày 03/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc 
chuyển Xí nghiệp gạch Yên Hưng - Công ty Gốm Xây dựng Hạ Long thuộc Tổng 
Công ty Thủy tinh và Gốm Xây dựng thành công ty cổ phần. 
 
Giấy đăng ký kinh doanh số 22.03.000191 đăng ký lần đầu ngày 22 tháng 12 năm 
2003(đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 25 tháng 3 năm 2005; đăng ký thay đổi lần 

thứ hai ngày 28 tháng 07 năm 2006; đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 02/01/2007; 

đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 20 tháng 10 năm 2008; đăng ký thay đổi lần thứ 

năm ngày 08 tháng 05 năm 2009 ).  

 
Vốn điều lệ của Công ty là 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng Việt Nam). 

2.  Lĩnh vực kinh doanh 

- Thương mại, dịch vụ và sản xuất 

3.  Ngành nghề kinh doanh: 

Giấy đăng ký kinh doanh đăng ký lần đầu ngày 22 tháng 12 năm 2003 
 

- Sản xuất và kinh doanh gốm xây dựng bằng đất sét nung và các loại vật liệu 
xây dựng khác. 

- Kinh doanh vận tải 
- Kinh doanh dịch vụ thương mại 
- Kinh doanh và đầu tư bất động sản 
- Kinh doanh dịch vụ du lịch 
- Khai thác và chế biến nguyên nhiên vật liệu sản xuất vật liệu xây dựng 
- Kinh doanh xuất nhập khẩu 
- Kinh doanh đại lý xăng dầu 
 

Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ nhất ngày 25 tháng 3 năm 2005 bổ sung 
thêm các ngành nghề kinh doanh sau 
 

- Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông vận tải, bến thủy, 
thủy lợi, cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

- Trang trí nội thất các công trình 
- Xây dựng đường dây và trạm biến thế điện đến 35 kv. 

 

II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 

1. Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2011 và kết thúc vào ngày 
31/12/2011 

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND) 
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III.  Chế độ kế toán áp dụng 

1. Chế độ kế toán áp dụng:  
 
Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Quyết định số 1141/ 
TC/QĐ/CĐKT ngày 01/11/1995, Quyết định số 167/2000/QĐ-BTC ngày 
25/10/2000, Quyết định số 15/2006/QĐ - BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC; 
các Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành và các văn bản sửa đổi, 
bổ sung, hướng dẫn thực hiện kèm theo. 

  
2. Hình thức sổ kế toán áp dụng 

Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán Nhật ký chung  

IV.        Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam 

 Công ty đã áp dụng Chuẩn mực kế toán Việt Nam trong việc lập báo cáo tài chính 
và trong hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh năm 2011 

V.         Các chính sách kế toán áp dụng 

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang 

chuyển: 

Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn 
không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi 
ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo 
cáo. 

2.Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho 

 

-  Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. 
Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo 
giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi 
phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn 
kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. 

 

Giá gốc của hàng tồn kho mua ngoài bao gồm giá mua, các loại  thuế không được 
hoàn lại, chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi 
phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng tồn kho. 

 

Giá gốc của hàng tồn kho do đơn vị tự sản xuất bao gồm chi phí nguyên liệu vật liệu 
trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung cố định và chi phí sản 
xuất chung biến đổi phát sinh trong quá trình chuyển hoá nguyên liệu vật liệu thành 
thành phẩm.  

 

Sản phẩm dở dang cuối kỳ được đánh giá theo phương pháp sản phẩm hoàn thành 
tương đương. 

 

Những chi phí không được tính vào giá gốc của hàng tồn kho: 

  + Các khoản chiết khấu thương mại và giảm giá hàng mua do hàng mua không 
đúng quy cách, phẩm chất. 

  + Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công và các chi phí sản xuất, kinh doanh 
khác phát sinh trên mức bình thường. 
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  + Chi phí bảo quản hàng tồn kho trừ các chi phí bảo quản hàng tồn kho cần thiết 
cho quá trình sản xuất tiếp theo và chi phí bảo quản hàng tồn kho phát sinh trong 
quá trình mua hàng. 

  + Chi phí bán hàng. 

  + Chi phí quản lý doanh nghiệp. 

 

 - Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Giá trị hàng tồn kho cuối 
kỳ được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập kho. 

  

-  Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Công ty áp dụng phương pháp kê khai 
thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho. 

 

-  Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho  

  

3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác: 

 
 - Nguyên tắc ghi nhận: Các khoản phải thu khách hàng, khoản trả trước cho người 
bán, phải thu nội bộ, và các khoản phải thu khác tại thời điểm báo cáo, nếu: 
  + Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán dưới 1 năm (hoặc trong một chu kỳ sản xuất 
kinh doanh) được phân loại là Tài sản ngắn hạn. 
  + Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm (hoặc trên một chu kỳ sản xuất 
kinh doanh) được phân loại là Tài sản dài hạn. 
  
 - Lập dự phòng phải thu khó đòi  

 

4 . Nguyên tắc xác định các khoản phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng  

 - Nguyên tắc xác định khoản phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng  
 - Nguyên tắc xác định khoản phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng 
 

5 .Ghi nhận và khấu hao tài sản cố định: 

-  Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình 

Tài sản cố định được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định 
được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại. 

  
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Khấu hao được trích 
theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau: 
 

- Nhà cửa, vật kiến trúc    3-20  năm 

- Máy móc, thiết bị      6-8  năm 

- Phương tiện vận tải      6-8  năm 

- Thương hiệu     14  năm 

6. Hợp đồng thuê tài chính  

 - Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá TSCĐ thuê tài chính: Tài sản cố định thuê tài 
chính được ghi nhận nguyên giá theo giá trị hợp lý hoặc giá trị hiện tại của khoản 
thanh toán tiền thuê tối thiểu( không bao gồm thuế GTGT) và các chi phí trực tiếp 
phát sinh ban đầu liên quan đến TSCĐ thuê tài chính. Trong quá trình sử dụng, tài 
sản cố định thuê tài chính được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị 
còn lại. 
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 - Nguyên tắc và phương pháp khấu hao TSCĐ thuê tài chính: TSCĐ thuê tài 
chính được trích khấu hao như TSCĐ của công ty 

Đối với TSCĐ thuê tài chính không chắc chắn sẽ được mua lại thì sẽ được tính trích 
khấu hao theo thời hạn thuê khi thời hạn thuê ngắn hơn thời gian sử dụng hữu ích 
của nó. 

 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Các loại chi phí trả trước nếu chỉ liên 
quan đến năm tài chính hiện tại thì được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh 
trong năm tài chính 
 
Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng 
kỳ hạch toán được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương 
pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý.   
 
7. Ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư  

 
- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư  
- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư  
 
8. Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay và các khoản chi phí khác  

 
- Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay  
- Tỷ lệ vốn hoá chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá 
trong kỳ  
- Nguyên tắc vốn hoá các khoản chio phí khác  
    + Chi phí trả trước  
    + Chi phí khác  
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước  
 - Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại     
 

9 . Nguyên tắc kế toán chi phí nghiên cứu và triển khai  

 

10 . Kế toán các khoản đầu tư tài chính  

 

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào công ty con , công ty liên kết  

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn , dài hạn  

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn , dài hạn khác 

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn , dài hạn  
 
11 . Kế toán hoạt động liên doanh 

 

- Nguyên tắc kế toán hoạt động liên doanh dưới hình thức : Hoạt động liên doanh 
đồng kiểm soát và tài sản đồng kiểm soát : Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát  
 
12 . Ghi nhận các khoản phải thương mại và phải trả khác  

 

 - Các khoản phải trả người bán , phải trả nội bộ , phải trả khác , khoản vay tại thời 

điểm báo cáo , nếu : 

        + Có thời hạn thanh toán dưới 1 năm hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh 
doanh được phân loại là nợ ngắn hạn  
        + Có thời hạn thanh toán trên 1 năm hoặc trên một chu kỳ sản xuất kinh doanh 
được phân loại là nợ dài hạn  
Tài sản thiếu chờ xử lý được phân loại là nợ ngắn hạn  
Thuế thu nhập hoãn lại được phân loại là nợ dài hạn   
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13. Ghi nhận chi phí phải trả, trích trước chi phí sửa chữa lớn, chi phí bảo 

hành sản phẩm, trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản 
xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột 
biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa 
doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, 
kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch. 

Đối với những TSCĐ đặc thù, việc sửa chữa có tính chu kỳ gồm.... thì chi phí sửa 
chữa lớn những tài sản này được trích trên cở sở theo kế hoạch đã được Hội đồng 
Quản trị phê duyệt được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh.   

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được trích theo tỷ lệ 3% trên quỹ tiền lương làm 
cơ sở đóng bảo hiểm xã hội và hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ 

14. Ghi nhận chi phí trả trước , dự phòng 

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính 
hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn.  
Các chi phí sau đây đã phát sinh trong năm tài chính nhưng được hạch toán vào chi 
phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh: 

- Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn; 
 

15 . Ghi nhận các trái phiếu có thể chuyển đổi  

  

16 . Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ và các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái  

 

17 . Nguồn vốn chủ sở hữu 

 

 -  Ghi nhận và trình bày cổ phiếu mua lại  

 

 -  Ghi nhận cổ tức Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả 
trong Bảng Cân đối kế toán của Công ty sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội 
đồng Quản trị Công ty. 
 
 -  Nguyên tắc trích lập các khoản dự trữ các quỹ từ lợi nhuận sau thuế: 
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi được Hội đồng Quản trị phê 
duyệt được trích các quỹ theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành, sẽ 
phân chia cho các bên dựa trên tỷ lệ vốn góp. 
 

18. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu 

 

  -  Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng : 
+ Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa 
đã được chuyển giao cho người mua; 
+ Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng 
hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa; 
          Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; 
          Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán 
hàng; 
          Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng 

 
 -  Nguyên tắc ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả 
của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp 
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dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả 
phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết 
quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau: 
 

         Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; 
        Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó; 
        Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế 
toán; 
        Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành 
giao dịch cung cấp dịch vụ đó 

 
Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp 
đánh giá công việc hoàn thành.  
 

 -  Nguyên tắc ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính: Doanh thu phát sinh từ 
tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt 
động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau: 

   Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó; 
   Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. 

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức 
hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn. 

 

19 . Nguyên tắc ghi nhận doanh thu , chi phí hợp đồng xây dựng  

 

 + Nguyên tắc ghi nhận doanh thu hợp đồng xây dựng 

 + Nguyên tắc ghi nhận chi phí hợp đồng xây dựng  


